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I. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch
1. Tổ chức đăng ký
Ông Vũ Thanh Sơn

Chức vụ:
Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Bà    Mai Khuê Anh 

Chức vụ:
Giám đốc
Bà    Trần Hoàng Liên

Chức vụ:
 Quyền Trưởng Phòng Kế toán
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.

2. Tổ chức tư vấn
Ông Nguyễn Quang Vinh    Chức vụ:  Giám Đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Ông Ngô Phương Chí
Chức vụ:  Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ xin đăng ký giao dịch cổ phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Thăng Long. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thăng Long cung cấp.

II. các khái niệm

Thăng Long:

Tên giao dịch Công ty Cổ phần Thăng Long

Công ty:

Công ty Cổ phần Thăng Long

Cổ phiếu:

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thăng Long

Điều lệ Công ty:
Điều lệ Công ty Cổ phần Thăng Long

TTGDCK:

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

III. tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Công ty Cổ phần Thăng Long được thành lập theo Quyết định số 54/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 23 tháng 04 năm 2001 về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Rượu-Nước giải khát Thăng Long thành Công ty Cổ phần Thăng Long. 

Với thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng nâng cao lợi ích hợp pháp của cổ đông; tăng tích luỹ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty và góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

· Tên Công ty:

Công ty Cổ phần Thăng Long

· Tên tiếng Anh:

Thanglong Joint-Stock Company

· Tên viết tắt:

Thang Long JSC

· Tên giao dịch:

Thăng Long

· Trụ sở:


Số 3 ngõ 191 đường Lạc Long Quân, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

· Điện thoại:


(84-4) 7.534862

Fax:
(84-4) 8.361898

· Email: 


vangthanglong@hn.vnn.vn

· Vốn điều lệ hiện nay:
18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng Việt Nam chẵn).

Vốn điều lệ của Công ty khi mới thành lập là 11.600.000.000 đồng. Sau hơn 4 năm hoạt động, từ phần lợi nhuận tích luỹ và thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi, Công ty đã nâng mức vốn điều lệ lên 18.000.000.000 đồng, cụ thể như sau:

Theo Nghị quyết số 09NQ/CTCP của  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thăng Long diễn ra ngày 27 tháng 11 năm 2003, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 11.600.000.000 đồng lên 14.047.100.727 đồng từ các nguồn sau: Thuế Thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi năm 2002 là 1.815.627.646 đồng; Quỹ khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh năm 2002 là 631.473.081 đồng.    

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CPTL của Đại hội đồng cổ đông Công ty diễn ra ngày 19 tháng 05 năm 2005 (Nhiệm kỳ II khoá 2005-2008), Công ty quyết định bổ sung nâng mức vốn điều lệ từ 14.047.100.727 đồng  lên 18.000.000.000 đồng từ các nguồn sau: Thuế Thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi của năm 2003 là 2.289.803.289 đồng và của năm 2004 là 1.064.629.636 đồng; từ quỹ Khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh của năm 2003 và 2004 là 598.466.348 đồng.


· Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0103001012 thay đổi lần 3 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/06/2005, đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thăng Long lên 18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng Việt Nam chẵn). 

· Lĩnh vực kinh doanh:

· Sản xuất nước uống có cồn và không có cồn, các loại bao bì;

· Kinh doanh khách sạn, các sản phẩm hàng hoá ăn uống, lương thực, thực phẩm chế biến;

· Sản xuất, buôn bán các mặt hàng công nghệ phẩm, tạp phẩm, thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng nhựa, may mặc đồ da, giả da và sản phẩm in các loại;

· Buôn bán các mặt hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất, vật liệu và thiết bị xây dựng;

· Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê nhà ở, văn phòng, cửa hàng, phòng trưng bày;

· Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, các dịch vụ phục vụ khách du lịch;

· Kinh doanh xuất nhập khẩu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, các mặt hàng công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng nhựa, hàng may mặc, hàng tiêu dùng;

· Tư vấn, lắp đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất nước giải khát có gas;

· Đầu tư, kinh doanh nhà ở.    

Sản phẩm truyền thống Vang Thăng Long - tên gọi đầu tiên của thủ đô Hà Nội cách đây gần 1000 năm là niềm tự hào của Công ty. Hơn 10 năm qua, kể từ khi còn là Công ty Rượu - Nước giải khát Thăng Long cho đến khi chuyển thành Công ty Cổ phần Thăng Long, tập thể cán bộ công nhân viên toàn Công ty đã không ngừng phấn đấu, khắc phục những trở ngại của tư tưởng bao cấp, vượt qua những thử thách của cơ chế thị trường, đưa Công ty từ đơn vị sản xuất kinh doanh nhỏ bé thành một doanh nghiệp hiện đại, cơ giới hoá, tự động hoá sản xuất với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO-9002 và Hệ thống quản lý chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn Quốc tế HACCP. Công ty hiện đang sản xuất nhiều sản phẩm thuộc các dòng Vang khác nhau nên nhãn hiệu hàng hoá được đăng ký cho nhóm Rượu vang nói chung. Nhãn hiệu Vang Thăng Long là nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể, được Cục Sở hữu Công nghiệp cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 29 659. 

Những kết quả đạt được nói trên là tiền đề cho sự phát triển vững chắc sau này của Công ty cổ phần Thăng Long. Phương hướng, nhiệm vụ của Công ty trong những năm tiếp theo là phấn đấu đạt mức tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm là 15%; cải tiến chất lượng vang Thăng Long theo thói quen tiêu dùng Quốc tế; hiện đại hoá công nghệ; phát triển thương hiệu Thăng Long, mở ra mặt hàng mới, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới, mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài.

Bảng vàng thành tích của Công ty cổ phần Thăng Long 

Sản xuất - Kinh doanh

· Đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới (2002).

· 05 Huân chương Lao động hạng II, III (1993, 1997, 1998, 1999, 2001).

· 03 Cờ luân lưu của Chính phủ (1994, 1995, 1997).

· 02 Bằng khen của Chính phủ (1996, 1999).

· 28 Bằng khen cấp Thành phố, Tỉnh, Bộ, Ngành.

Khoa học - Công nghệ

· Giải Vàng chất lượng Việt Nam 1999.

· Giải Bạc chất lượng Việt Nam năm 1998.

· Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002.

· Đạt Chứng chỉ Hệ thống quản lý Chất lượng ISO - 9002 (2000).

· Đạt Chứng chỉ Hệ thống Kiểm soát ATVSTP - HACCP (2002).

· 28 Huy chương vàng và các Giải thưởng tương đương Hội chợ quốc tế tại Việt Nam.

· 07 Bằng khen và Huy hiệu lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

Công tác xã hội

· 05 Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1994, 1995, 1996, 1998, 2001).

· 05 Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (1993, 1994, 1997, 1998, 1999).

· 02 Bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (1999, 2000).

· 04 Bằng khen của Bộ Công An về phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh tổ quốc (1998, 1999, 2000, 2001).

· Đơn vị quyết thắng DQTV (2000, 2001).

· 68 Giải nhất, nhì, Huy chương vàng trong các cuộc thi văn nghệ, thể dục thể thao.

Công tác Đảng

· Đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh liên tục trong nhiều năm.

· Cờ Đảng bộ Trong sạch vững mạnh 5 năm (1995-1999) cấp Thành phố. 

2. Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ nắm giữ (tại thời điểm 22/06/2005) 

	STT
	Họ và tên cổ đông
	Số cổ phần nắm giữ
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Cổ đông Nhà nước
	719.970
	40,00%

	
	Trong đó đại diện sở hữu:
	
	

	
	Vũ Thanh Sơn
	359.990
	20,00%

	
	Mai Khuê Anh
	179.990
	10,00%

	
	Tô Thanh Huyền
	90.000
	5,00%

	
	Nguyễn Hương Liên
	89.990
	5,00%

	2
	Phạm Bang Ngạn
	                      57.500 
	3,194%

	3
	Bùi Tr​ường Thắng
	                      57.490 
	3,194%

	4
	Nguyễn Hữu Nga
	                      56.240 
	3,124%

	5
	Nghiêm Xuân Thụy
	                      65.630 
	3,646%

	6
	256 cổ đông còn lại và cổ phiếu quỹ Công ty
	                    843.170 
	46,842%

	
	Trong đó:

256 cổ đông còn lại

Cổ phiếu quỹ
	841.990

1180
	46,78%

0,062%


3. Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của Công ty trở lên (tại thời điểm 22/06/2005)
	STT
	Họ và tên cổ đông
	Địa chỉ
	Số cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ nắm giữ

	1
	Vũ Thanh Sơn
	Số 7A ngõ 164/38 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
	359.990
	20,00%

	2
	Mai Khuê Anh

Trong đó:

Đại diện vốn NN

Sở hữu cá nhân
	Số 34, ngách 158/51 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội
	184.180

179.990

4.190
	10,23%

	3
	Tô Thanh Huyền
	12 B8 tập thể Cao đẳng sư phạm Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội
	90.000
	5,00%

	4
	Nguyễn Hương Liên
	25 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
	91.780
	5,10%

	
	Trong đó:

Đại diện vốn NN

Sở hữu cá nhân
	
	89.990

1.790
	5,00%

0,10%


4. Hoạt động kinh doanh
4.1. Sản phẩm, dịch vụ chính  

· Sản phẩm chính của Công ty là các loại vang hoa quả được sản xuất từ các loại hoa quả sẵn có tại Việt Nam như: Nho, dứa, sơn tra, mơ, mận, vải, dâu, bao gồm các loại sau: Vang tổng hợp, vang 5 năm, vang 2 năm, vang nho, vang dứa, vang sơn tra, vang nổ, vang Pháp, vang vải, vang nho chát. Công ty có Chi nhánh là Xí nghiệp sản xuất hàng nhựa có chức năng sản xuất và buôn bán các loại sản phẩm chế biến từ hàng nhựa, nilon như: Cặp, túi, áo mưa, bảo hộ lao động; đồ may mặc, đồ da, giả da. Ngoài các sản phẩm này, Công ty còn có Chi nhánh là Cửa hàng Kinh doanh tổng hợp buôn bán các mặt hàng tiêu dùng, các mặt hàng công nghệ phẩm, thủ công mỹ nghệ, hàng hoá ăn uống, lương thực, thực phẩm chế biến; chi nhánh là Cửa hàng Đông Đô kinh doanh khách sạn, các sản phẩm ăn uống. Tuy nhiên, phần lớn doanh thu của Công ty là từ hoạt động sản xuất Vang các loại và từ Xí nghiệp sản xuất hàng nhựa. Các sản phẩm và dịch vụ còn lại chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong cơ cấu doanh thu. 

· Sản lượng theo cơ cấu nhóm sản phẩm Vang trong năm 2004 như sau:

                                                                                                                                 Đơn vị tính: lít
	Sản phẩm
	2004

	
	Sản lượng
	Tỷ trọng (%)

	Vang tổng hợp
	5.186.939
	97,61%

	Vang 5 năm
	5.994
	0,11%

	Vang 2 năm
	47.200
	0,89%

	Vang nho
	20.318
	0,38%

	Vang dứa
	9.448
	0,18%

	Vang sơn tra
	12.314
	0,23%

	Nếp mới
	0
	0,00%

	Vang nổ
	11.271
	0,21%

	Vang Pháp
	3.946
	0,07%

	Vang nho chát
	8.418
	0,16%

	Vang vải
	7.855
	0,15%

	Tổng sản lượng
	5.313.703
	100,00%


· Doanh thu theo nhóm sản phẩm trong năm  2004 (chưa tính các khoản giảm trừ ) như sau:

          Đơn vị tính: triệu đồng  

	Chỉ tiêu
	2004

	
	Giá trị
	Tỷ trọng (%)

	Nhóm sản phẩm vang tổng hợp 0,7l
	68.935
	89,11%

	Nhóm các loại vang khác
	2.417
	3,12%

	Hàng nhựa
	3.884
	5,02%

	Kinh doanh tổng hợp
	1.240
	1,60%

	Kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ
	878
	1,14%

	Tổng cộng
	77.354
	100,00%


4.2. Kế hoạch phát triển kinh doanh 
4.2.1. Về hoạt động sản xuất  Vang các loại:

Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới luôn được Công ty chú trọng phát triển. Đặc biệt, những năm gần đây, trong điều kiện ngày càng xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh thì việc cho ra đời những sản phẩm mới có ý nghĩa sống còn đối với công ty. Chính vì vậy, Công ty đã không ngừng nghiên cứu và sản xuất thành công các loại sản phẩm mới, đi đôi với việc cải tiến công nghệ. 

Kế hoạch cải tiến công nghệ sản xuất được thực hiện với từng nhóm sản phẩm Vang như sau:

Đối với Vang Tổng hợp: Hoàn thiện dây chuyền sản xuất theo hướng sau:

· Tận dụng thiết bị, cải tiến phương pháp tổ chức chế biến, tranh thủ thời gian từng vụ quả;

· Nâng tỷ lệ ép quả lấy dịch, giảm tỷ lệ ngâm đường trích ly dịch quả đối với các loại quả Dâu, Nho, Dứa;

· Làm thí nghiệm ép thịt quả, đánh giá các chỉ tiêu cảm quan của dịch quả;

· Cơ giới hoá khâu ép dịch quả, tận thu dịch quả từ bã, chế biến bã quả thành sản phẩm hàng hoá;

· Văn bản hoá tài liệu quy trình ép dịch, ngâm trích ly trên cơ sở tiêu chuẩn hoá chất lượng nguyên liệu hoa quả, đường;

· Sử dụng Enzim để nâng tỷ lệ trích ly dịch quả;

· Đầu tư nghiên cứu vang Tổng hợp chất lượng cao theo hướng giảm vị ngọt, tăng vị chua, chát hợp lý trên cơ sở tăng tỷ lệ dịch quả tổng hợp; cơ cấu thành phần tỷ lệ dịch quả hợp lý; điều chỉnh các chỉ tiêu cảm quan theo yêu cầu của thị trường.

Đối với Vang Quả

· Khai thác triệt để các yếu tố công nghệ cải tiến chung của Công ty, vận dụng vào sản xuất các loại Vang Quả theo đặc điểm nguyên liệu, sản lượng sản xuất tương ứng;

· Không tiếp tục sản xuất các loại Vang Quả theo dòng Vang ngọt, thay đổi hoàn toàn mẫu mã sản phẩm. Thay vào đó sản xuất các loại Vang Quả (Vang Dứa, Vang Sơn tra) theo hướng giảm vị ngọt, tăng các vị chua, chát hợp lý, tăng tỷ lệ dịch quả, khai thác triệt để các giá trị cảm quan đặc trưng của từng loại quả;

· Đối với Vang Dứa, giữ được chất màu vàng, hương thơm đặc trưng tự nhiên của dịch dứa, tạo được vị chát hợp lý của phong cách Vang trong sự hài hoà với các vị chua chát trong sản phẩm. Đối với Vang Sơn tra, nghiên cứu tạo ra chất màu tự nhiên từ dịch Sơn tra, giữ được hương thơm đặc trưng của quả Sơn tra;

Đối với Vang Vải 

· Lập quy hoạch thiết bị, nhà xưởng sản xuất, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất;

· ép thịt quả lấy dịch, loại bỏ bã quả khi lên men dịch quả;

· Bảo đảm các điều kiện lên men theo thông lệ quốc tế, đặc biệt là điều kiện lên men ở nhiệt độ 15-18OC, tương tự như yêu cầu lên men Vang trắng;

· Nghiên cứu tạo hương Vải hài hòa trong hương Vang;

· Nghiên cứu chống ôxi hoá Vang Vải trong quá trình tàng trữ;

Đối với Vang Nho chát

· Bảo đảm các điều kiện lên men theo thông lệ quốc tế, đặc biệt là điều kiện lên men ở nhiệt độ 20-25OC, tương tự như yêu cầu lên men Vang đỏ;

· Nghiên cứu bổ sung sắc màu đỏ thẫm của Vang theo thói quen tiêu dùng;

· Từng bước thay thế nguyên liệu từ giống Nho Cardinal bằng nguyên liệu từ giống Nho làm Vang đặc chủng (Syrah, Canelian); 

Đối với Vang sản xuất từ dịch nho cô đặc nhập ngoại

· Đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, lựa chọn các giống nho đặc chủng của Châu Âu để đầu tư trồng tại Việt Nam;
Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tìm nguồn nguyên liệu mới:

Công ty đã không ngừng nghiên cứu và sản xuất thành công Vang nho chát chất lượng cao từ quả nho Ninh Thuận, Vang vải từ vải thiều Lục Ngạn, Vang nổ. 

Đi đôi với việc phát triển sản phẩm mới là đầu tư tìm kiếm nguyên liệu mới và đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu. Công ty lựa chọn các giống nho đặc chủng của Châu Âu đã được trồng thích nghi tại các nước nhiệt đới, đặc biệt là các giống nho đã được đưa vào thử nghiệm có hiệu quả tại các trung tâm nghiên cứu cây nho như Trại giống nho Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận.... Một số giống nho sẽ được trồng là Syzah, Canelian (Nho đen), Colombard (Nho trắng). Việc xây dựng vùng nguyên liệu cũng được Công ty kết hợp cả hai phương án: thuê đất với số lượng đủ để cung cấp nguyên liệu (tự bỏ vốn thuê đất, đầu tư cây giống và chăm sóc, thu hoạch quả đưa vào sản xuất) hoặc ký hợp đồng với các hộ trồng nho, thu mua nho nguyên liệu với các điều khoản hợp đồng về số lượng và chất lượng sản phẩm. 

Sản phẩm mới với kiểu dáng hấp dẫn, bảo đảm thẩm mỹ; nhãn mác hiện đại, mang phong cách sản phẩm mới nhưng vẫn có liên hệ nhẹ với thương hiệu Thăng Long truyền thống chắc chắn sẽ thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. 

4.2.2. Hoạt động sản xuất hàng nhựa

Hiện nay, năng lực sản xuất của Xí nghiệp sản xuất hàng nhựa chưa đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng do chưa được trang bị và đầu tư thêm máy móc thiết bị. Trong giai đoạn tới, Công ty tập trung đầu tư trang thiết bị, máy móc để mở rộng quy mô, nâng cao công suất và chất lượng. Xí nghiệp sản xuất hàng nhựa hiện tại sẽ được chuyền về Khu công nghiệp vừa và nhỏ Lệ Chi do Tổng Cõng ty thương mại  Hà Nội quản lý với diện tích xây dựng khoảng 10.000 m2. Dự kiến nhà máy mới sẽ đi vào hoạt động từ quý III năm 2006. Tổng vốn đầu tư cho dự án này là 10 tỷ đồng. 
4.2.3. Về các dự án đầu tư mới
· Dự án Nhà máy Vang nho chất lượng cao Ninh Thuận
· Lợi thế: Cơ sở sản xuất Vang tại vùng trồng nho Ninh Thuận sẽ tạo tiền đề xây dựng vùng nguyên liệu làm Vang với giá nguyên liệu tận gốc, chi phí vận chuyển thấp, góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho Công ty đồng thời mở ra hướng kinh doanh mới về dịch nho ép (Siro nho) cung cấp cho các cơ sở sản xuất nước hoa quả và các cơ sở sản xuất Vang cả nước.

· Địa điểm xây dựng: Khu đất nằm trong cụm công nghiệp vừa và nhỏ cạnh quốc  lộ số I, xã Thanh Hải, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Mặt tiền của khu đất nằm ở hướng Tây - Nam giáp quốc lộ. Điều kiện rất thuận tiện cho việc xây dựng Nhà máy chế biến dịch quả nho và sản xuất Vang Nho chất lượng cao taị một vùng nguyên liệu đầy tiềm năng Ninh Thuận. với tổng diện tích khoảng hơn 20.000 mét vuông.

· Hình thức đầu tư và mô hình hoạt động: Bước đầu, nhà máy sẽ là một đơn vị sản xuất - kinh doanh hạch toán phụ thuộc của Công ty Cổ phần Thăng Long với số lao động dự kiến 80 - 100 người. 

· Định hướng sản phẩm:
Cơ cấu sản phẩm và sản lượng dự kiến: 

Sản phẩm chính: Vang nho chất lượng cao theo dòng Vang đỏ, chát được lên men trực tiếp từ dịch nho chất lượng cao; dịch nho ép (tận dụng nguồn nguyên liệu và máy ép nho).

Công suất dự kiến giai đoạn 2005 - 2010 được thể hiện trong bảng sau:

Đơn vị tính: triệu lít

	Sản phẩm
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	Vang chất lượng cao
	0,30
	0,40
	0,50
	0,60
	0,80
	1,00

	Siro Nho ép 600Bx
	0,35
	0,50
	0,60
	0,75
	0,80
	1,00


Thị trường tiêu thụ: 

Vang nho chất lượng cao: Dựa vào mạng lưới bán hàng sẵn có của Vang Thăng Long, xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường tiềm năng khác. 

Siro nho: Một phần dùng làm nguyên liệu sản xuất tại 2 cơ sở của Công ty (300.000 - 500.000 lít). Phần còn lại sẽ chào bán tại các cơ sở sản xuất nước giải khát, vang, bánh kẹo, kem trên toàn quốc. 

· Mức sản lượng dự kiến của Công ty trong giai đoạn tới:

Đơn vị tính: lít 

	Năm
	2005
	2006
	2007

	Vang tổng hợp
	5.119.660
	5.185.180
	5.193.000

	Các sản phẩm Vang khác 
	506.340
	512.820
	577.000

	Tổng sản lượng
	5.626.000
	5.698.000
	5.770.000


Công ty đang thực hiện chiến lược sản phẩm 10 năm 2001 - 2010 với những cải tiến về công nghệ, ngày càng hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường, tung ra các sản phẩm mới Vang nổ, Vang nho chát, Vang vải, Vang mơ. Về kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới, dự án Nhà máy vang nho chất lượng cao Ninh Thuận đang được Công ty đầu tư xây dựng. Với lợi thế sản xuất tại vùng nguyên liệu, dự án này sẽ góp phần giảm chi phí, tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

· Một số dự án đầu tư khác trong thời gian tới

Ngoài việc tập trung phát triển các sản phẩm Vang, Công ty còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực xây dựng chung cư cao tầng để kinh doanh căn hộ, trung tâm thương mại, giới thiệu sản phẩm.

	STT
	Tên công trình
	Diện tích đất (m2)
	Tổng vốn đầu tư
	Quy mô 

công trình
	Mục đích 

sử dụng

	1
	Trung tâm giao dịch, bán sản phẩm 45 Lạc Long Quân
	850
	11,8 tỷ đồng
	7 tầng
	Bán sản phẩm và cho thuê văn phòng

	2
	Chung cư cao tầng và dịch vụ công cộng 181 Lạc Long Quân
	2.241,2
	60 tỷ đồng
	12(15 tầng
	Dịch vụ công cộng và bán căn hộ


5. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong năm gần nhất
5.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng
	Chỉ tiêu
	2004

	Tổng giá trị tài sản

Doanh thu thuần

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
Lợi nhuận khác

Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức 

Tỷ lệ trả cổ tức 
	69.188.147.253

67.555.349.906

7.600.188.355

4.309.045

7.604.497.400

5.475.238.128

56,44%

22%


(Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004)
Các khoản vay ngắn, trung và dài hạn của Công ty (tại thời điểm 31/12/2004):

 

Vay ngắn hạn:







4.714.447.155 đồng


Sở Giao dịch 1, Ngân hàng Công thương Việt Nam: 

2.136.447.155 đồng


Vay các cá nhân khác:




2.578.000.000 đồng
Vay trung hạn:


Ngân hàng NN & PTNN, chi nhánh Cầu Giấy: 

3.934.841.436 đồng

Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Cầu Giấy: 
562.500.000 đồng
Vay dài hạn:


Ngân hàng NN & PTNN, chi nhánh Cầu Giấy: 

13.154.625.000 đồng

Các khoản vay trung và dài hạn được vay theo các hợp đồng tín dụng sau:

· Hợp đồng tín dụng số 01/HĐTD/CPTL-NHCTCG (ngày 20/05/2003) với Ngân hàng Công thương Việt Nam, chi nhánh Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng chẵn) (thực tế vay 750.000.000 đồng).

+   Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Mua máy lọc Candle, máy ép trục vít, máy li tâm, lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch và nước chuyên ngành dùng để pha rượu.

+   Lãi suất: 0,75%/tháng.

+   Thời hạn vay: 08 năm (20/05/2003 đến 20/05/2011).

+   Trả nợ gốc: Trả nợ thành 16 kỳ hạn, các kỳ hạn cách nhau 6 tháng, mỗi kỳ trả 62.500.000 đồng. Lần trả nợ đầu tiên vào ngày 20/11/2003.

+   Trả lãi vay: Trả định kỳ vào ngày 25 đến 30 hàng tháng. 

· Hợp đồng tín dụng số 10/1507000222220/HĐTD (ngày 27/07/2004) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

+   Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất.

+   Lãi suất: 1,1%/tháng.

+   Thời hạn vay: 96 tháng (27/07/2004 đến 27/07/2012).

+   Trả nợ gốc:  Từ ngày nhận nợ đến hết 27/07/2012.

+   Trả lãi vay: Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

· Hợp đồng tín dụng số 09/1507000222220/HĐTD (ngày 27/07/2004) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 3.100.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

+   Phương thức cho vay: Cho vay theo dự án.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Đầu tư và nâng cấp tài sản cố định phục vụ sản xuất.

+   Lãi suất: 1,0%/tháng.

+   Thời hạn vay: 60 tháng (27/07/2004 đến 27/07/2009).

+   Trả nợ gốc:  Từ ngày nhận nợ đến hết 27/07/2009.

+   Trả lãi vay: Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

· Hợp đồng tín dụng số 02011004/HĐTD (ngày 21/01/2002) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).

+   Phương thức cho vay: Trung hạn.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Mua trang thiết bị máy móc.

+   Lãi suất: 0,65%/tháng.

+   Thời hạn vay: 60 tháng (21/01/2002 đến 21/01/2007).

+   Trả nợ gốc:  Từ ngày nhận nợ đến hết 21/01/2007.

+   Trả lãi vay: Định kỳ 3 tháng một lần vào ngày 19 tháng đầu tiên hàng quý.

· Hợp đồng tín dụng số 02031004/HĐTD (ngày 21/06/2002) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn).

+   Phương thức cho vay: Vay dài hạn lấy từng lần.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Lắp đặt téc Inox theo dự án đầu tư I.

+   Lãi suất: 0,65%/tháng.

+   Thời hạn vay: 120 tháng (25/06/2002 đến 25/06/2012).

+   Trả nợ gốc:  Từ ngày nhận nợ đến hết 25/06/2012.

+   Trả lãi vay: Định kỳ 6 tháng một lần vào ngày 25-30 hàng tháng hoặc trả cùng kỳ trả nợ gốc.

· Hợp đồng tín dụng số 02041004/HĐTD (ngày 16/08/2002) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 2.800.000.000 đồng (Hai tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

+   Phương thức cho vay: Vay dài hạn lấy từng lần.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Lắp đặt téc Inox theo dự án đầu tư II.

+   Lãi suất: 0,65%/tháng.

+   Thời hạn vay: 120 tháng (16/08/2002 đến 21/06/2012).

+   Trả nợ gốc:  Từ ngày nhận nợ đến hết 21/06/2012.

+   Trả lãi vay: Định kỳ 6 tháng một lần vào ngày 25-30 hàng tháng hoặc trả cùng kỳ trả nợ gốc.

· Hợp đồng tín dụng số 02051004/HĐTD (ngày 16/10/2002) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm triệu đồng chẵn).

+   Phương thức cho vay: Vay dài hạn lấy từng lần.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Lắp đặt téc Inox theo dự án đầu tư III.

+   Lãi suất: 0,65%/tháng.

+   Thời hạn vay: 120 tháng (16/10/2002 đến 25/06/2012).

+   Trả nợ gốc:  Từ ngày nhận nợ đến hết 25/06/2012.

+   Trả lãi vay: Định kỳ 6 tháng một lần vào ngày 25-30 hàng tháng hoặc trả cùng kỳ trả nợ gốc.

· Hợp đồng tín dụng số 03011004/HĐTD (ngày 08/05/2003) với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, quận Cầu Giấy:

+   Số tiền vay: 4.800.000.000 đồng (Bốn tỷ tám trăm triệu đồng chẵn).

+   Phương thức cho vay: Vay dài hạn lấy từng lần.

+   Mục đích sử dụng tiền vay: Đầu tư mới téc Inox lên men chính và chứa đựng (32 cái), làm đường nội bộ, sân chứa hàng.

+   Lãi suất: 0,8%/tháng.

+   Thời hạn vay: 120 tháng (08/05/2003 đến 08/05/2013).

+   Trả nợ gốc:  Từ ngày nhận nợ đến hết 08/05/2013.

+   Trả lãi vay: Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

(*) Ghi chú: mức lãi suất trong các Hợp đồng  trên đều là lãi suất cho vay tại thời điểm ký hợp đồng. Trong trường hợp cần thiết sẽ được điều chỉnh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất thị trường và thoả thuận của  2 bên.

ý kiến của Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC) về Báo cáo tài chính năm 2004 của Công ty Cổ phần Thăng Long (Trích Thư kiểm toán trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004 của Công ty Cổ phần Thăng Long do AFC lập):  

+   Ngoại trừ ảnh hưởng của các hạn chế, các chỉ tiêu, thông tin được trình bày trên Báo cáo tài chính, xét trên mọi khía cạnh trọng yếu đều được trình bày một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty cổ phần thăng long tại thời điểm 31/12/2004, kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các luồng tiền lưu chuyển trong năm tài chính kết thúc cùng ngày. Báo cáo tài chính được lập phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành.

+   Ngoại trừ: Công ty chưa thực hiện khoá sổ kế toán, cũng như chưa xác định phiếu nhập kho và phiếu xuất kho trước thời điểm tiến hành kiểm kê, do đó AFC không thể đưa ra ý kiến nhận xét về tính hiện hữu và tính đúng đắn về giá trị cũng như ảnh hưởng của khoản mục này tới các số liệu đã được trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2004. (Công văn giải trình của Công ty Cổ phần Thăng Long tại Phụ lục IV đính kèm)      

5.2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm báo cáo 
Theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2004, doanh thu thuần của Công ty đạt 67,555 tỷ đồng tăng 5,33 tỷ đồng (tương đương 8,57%) so với năm 2003. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,604 tỷ đồng tăng 24% so với con số năm 2003. Công ty đạt được kết quả này do một số nhân tố sau:

· Trong năm 2004, Công ty đã tập trung đầu tư và chú trọng hơn đến hoạt động Marketing. Công ty đã đầu tư mở rộng thị trường, đa dạng hoá chủng loại sản phẩm. Trước đây Công ty chủ yếu cung cấp và bán các loại vang tổng hợp nhãn vàng thì hiện nay các sản phẩm của Công ty phong phú, đa dạng hơn với các loại vang mới như Vang nho chát, vang vải... Mặt khác, thị trường miền Trung và miền Nam cũng được Công ty quan tâm và tập trung phát triển hơn ;

· Công ty cũng đã thay đổi chính sách giá cả linh hoạt, hợp lý hơn, phù hợp với tình hình thị trường. Với mỗi dòng sản phẩm, Công ty đều có những mức giá khác nhau như trung bình, khá mang lại cho người tiêu dùng nhiều sự lựa chọn hơn, giúp họ có thể dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với gu thưởng thức và thu nhập;

· Cũng trong năm 2004, Công ty đã thay đổi phương thức bán hàng: đa dạng hoá đối tượng mua hàng. Khách hàng của Công ty không chỉ bao gồm các nhà đầu tư lớn mà còn có cả các đại lý tiêu thụ tại các tỉnh thành;

· Năm 2004, Công ty đã đầu tư chiều sâu, trang bị thêm máy móc thiết bị hiện đại của các Pháp, Italia, Đức... nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. 

Tuy nhiên, trong năm 2004, Công ty cũng phải đối mặt với một số khó khăn, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

· Giá cả biến động tăng làm tăng chi phí đầu vào. Giá nguyên liệu (các loại hoa quả để sản xuất vang, đường... ) tăng từ 3 - 5%; giá điện, nước, xăng dầu, chi phí vận tải cũng tăng làm giá thành sản phẩm tăng. Mặt khác, do sức ép từ phía các đối thủ cạnh tranh, Công ty không thể tăng giá bán sản phẩm quá cao, do đó ảnh hưởng tới lợi nhuận của Công ty;

· Sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành đòi hỏi Công ty phải liên tục tìm hiểu nhằm đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng một cách tốt nhất. Sự xuất hiện thêm nhiều Công ty trong ngành sản xuất rượu Vang sẽ làm việc mở rộng thị phần của Công ty gặp nhiều khó khăn hơn;

· Hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần nên vấn đề vay vốn gặp khó khăn hơn.    

6. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát
· Hội đồng quản trị 

· Ông Vũ Thanh Sơn 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Bà    Mai Khuê Anh

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

· Ông Nghiêm Xuân Thụy

ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ông Nguyễn Hữu Nga

ủy viên Hội đồng Quản trị

· Bà   Nguyễn Hương Liên

ủy viên Hội đồng Quản trị

· Ban Giám đốc 

· Bà    Mai Khuê Anh

Giám đốc 

· Bà    Nguyễn Hương Liên
Phó Giám đốc

· Ông Nguyễn Hữu Nga

Phó Giám đốc

· Ông Nghiêm Xuân Thụy

Phó Giám đốc

· Ban kiểm soát 

· Bà    Tô Thanh Huyền

Trưởng Ban Kiểm soát

· Ông Vũ Cao Nguyên

Kiểm soát viên

· Ông Nguyễn Tiến Vĩnh

Kiểm soát viên
Sơ yếu lý lịch tóm tắt

1) Họ và tên:


Vũ Thanh Sơn
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

20/04/1964

· Nơi sinh:



Xã Chi Lăng Bắc, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương


· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Lăng Bắc, Thanh Miện, Hải Dương

· Địa chỉ thường trú:

Số 7A ngõ 164/38 Vương Thừa Vũ, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.7537779


· Trình độ văn hóa:


10/10


· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:



06/1986 :

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương.

08/1996-12/1988 :
Đi bộ đội, công tác tại Cục Vật tư, Bộ Quốc phòng.

01/1989-09/1991: Nhân viên, Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Kinh doanh - Thị trường Tổng Công ty Xuất nhập khẩu - Đầu tư tỉnh Hải Dương.

10/1991-03/1993: Giám đốc Văn phòng đại diện Tổng Công ty Xuất nhập khẩu - đầu tư tỉnh Hải Dương tại thành phố Hồ Chí Minh.

04/1993-11/1997: Phó Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Hải Hưng phía Nam (Doanh nghiệp Nhà nước hạng II trực thuộc Ban Tài chính quản trị tỉnh uỷ Hải Hưng).

12/1997-07/1999: Giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ Hải Hưng phía Nam (Doanh nghiệp Nhà nước hạng II trực thuộc Ban Tài chính quản trị tỉnh uỷ Hải Hưng).

07/1999-11/2001: Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở Thương mại Du lịch tỉnh Hải Dương.

12/2001-10/2003: Đảng uỷ viên, Phó giám đốc Công ty Sản xuất - Dịch vụ và xuất nhập khẩu Nam Hà Nội HAPRO (Doanh nghiệp Nhà nước hạng I trực thuộc Sở thương mại Hà Nội).

10/2003-10/2004: Đảng uỷ viên, Phó giám đốc Công ty Sản xuất - Dịch vụ và xuất nhập khẩu Nam Hà Nội HAPRO ; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thăng Long.

11/2004 đến nay:
Uỷ viên ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội ; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thăng Long.

· Chức vụ công tác hiện nay:
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thăng Long 

· Số cổ phần nắm giữ:

359.990 (20% - đại diện phần vốn Nhà nước)

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
2)  Họ và tên:


mai khuê anh
· Giới tính:



Nữ

· Ngày tháng năm sinh: 

01/06/1962

· Nơi sinh:



Nam Định

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:  



Kinh

· Quê quán:



Xuân Trường, Nam Định

· Địa chỉ thường trú:

Số 34, ngách 158/51 Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.7534862


· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:



10/1981-09/1985:
Sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, giáo viên tiếng Anh

10/1995-04/1997:
Sinh viên Đại học Thương mại, khoa Quản trị Doanh nghiệp Thương mại

01/2000-02/2002:
Học Trung học chính trị tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong (hệ tập trung)

1998-2004:
Tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn về xuất nhập khẩu, Marketing, quản lý chất lượng, Hội nhập Kinh tế - Quốc tế, xây dựng hệ thống quản lý quan hệ khách hàng tại các trường Đại học trong nước và nước ngoài 

1986-1989:
Phiên dịch dự án của Liên hợp quốc tại nhà máy thiết bị Bưu điện

1989-1991:
Nhân viên bán hàng Công ty Thuỷ tạ

1991-1997:
Cửa hàng trưởng cửa hàng Mỹ nghệ Long Vân, Công ty Thuỷ tạ

10/1997-01/1999:
Trưởng phòng Marketing, Công ty Thuỷ tạ

01/1999 - nay:
Phó Giám đốc kiêm phụ trách thị trường tiêu thụ, Công ty Thuỷ tạ


· Chức vụ công tác hiện nay:
Giám đốc Công ty Cổ phần Thăng Long

· Số cổ phần nắm giữ: 

184.180 (10,23%)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân:

4.190 (0,23%)

Đại diện phần vốn Nhà nước:
179.990 (10,00%)

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
3) Họ và tên:   


nghiêm xuân thụy
· Giới tính:



Nam



· Ngày tháng năm sinh: 

05/11/1958

· Nơi sinh:



Xã Tân Minh, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Tân Minh, Thường Tín, Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:

19B Hàng Đường, phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.7530055

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:



1977-1980:
Sinh viên Trường Công nhân kỹ thuật cơ khí điện Hà Nội

1980-1983:
ở nhà chờ công tác

1983-2001:
Quyền trưởng phòng Cung tiêu Công ty Rượu-NGK Thăng Long

2002 đến nay:
Uỷ viên HĐQT, trưởng phòng Cung tiêu, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thăng Long

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc

· Số cổ phần nắm giữ:

65.630 (3,646%)

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

4) Họ và tên:


nguyễn hữu nga  

· Giới tính:



Nam




· Ngày tháng năm sinh: 

20/11/1961

· Nơi sinh:



Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

· Quê quán:



Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:
Số 1 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa,                            Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.7538208

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:

1978-1982:
Sinh viên Trường Đại học Thương mại

1982-1984:
Kế toán Công ty văn hoá phẩm - Tổng công ty Bách hoá

1984-1986:
Chiến sỹ Tiểu ban Tài vụ  E465- F301- Quân khu Thủ đô

1986-1996:
Kế toán Công ty văn hoá phẩm - Tổng công ty Bách hoá

1996-1997: 
Kế toán trung tâm điện tử cao cấp

1997-2001:
Kế toán trưởng Công ty Rượu-NGK Thăng Long

2002 đến nay:
Uỷ viên HĐQT, Kế toán trưởng, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thăng Long 

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty

· Số cổ phần nắm giữ:

56.240 (3,124%)

· Những người có liên quan :
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
5) Họ và tên:  


nguyễn hương liên
· Giới tính:



Nữ




· Ngày tháng năm sinh:

01/05/1951 


· Nơi sinh:



Thị xã Sơn Tây, tỉnh Hà Tây

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc :



Kinh 

· Quê quán:



Sơn Tây, Hà Tây

· Địa chỉ thường trú:

25 Khương Hạ, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.8363788

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Kỹ sư vi sinh vật

· Quá trình công tác:

1973-1984:
Kỹ sư phòng Kỹ thuật Nhà máy Rượu Hà Nội

1985-1995:
Kỹ sư, Trưởng phòng Kỹ thuật Nhà máy Rượu Hà Nội

1995-1996:
Phó phòng Nghiên cứu phát triển Công ty Rượu Hà Nội

1997-1998:
Phó trưởng phòng Kỹ thuật-QLSX Công ty Rượu-NGK Thăng Long

1999 đến nay:
Phó giám đốc Công ty cổ phần Thăng Long  



· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Hội đồng quản trị , Phó giám đốc Công ty

· Số cổ phần nắm giữ:

91.780 (5,100%)

Trong đó:

Sở hữu cá nhân:

 1.790 (0,100%)

Đại diện phần vốn Nhà nước:
89.990 (5,00%)

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không 
6) Họ và tên:   


tô thanh huyền
· Giới tính:



Nữ


· Ngày tháng năm sinh: 

01/09/1961

· Nơi sinh:



Hà Nội

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Thụy Hà, Thái Thụy, Thái Bình

· Địa chỉ thường trú:

Số 8 ¤ Quan Chưởng, Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.9285938


· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:



1983-2002 :
Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp quận

2003-10/2004 :
Phó phòng Kế toán - Tài chính, phụ trách phía Bắc Công ty Sản xuất - Dịch vụ & Xuất nhập khẩu Nam Hà Nội 

11/2004 đến nay:

Phó phòng Kế toán - Tài chính Tổng Công ty Thương mại Hà Nội





Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thăng Long

· Chức vụ công tác hiện nay:
Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thăng Long 

· Số cổ phần nắm giữ:

90.000 (5% - đại diện phần vốn Nhà nước)

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
7) Họ và tên:       

vũ cao nguyên
· Giới tính:



Nam

· Ngày tháng năm sinh: 

01/02/1980

· Nơi sinh:



Nam Định

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



Kinh  

· Quê quán:



Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định

· Địa chỉ thường trú:

12 B8 tập thể Cao đẳng sư phạm Hà Nội, Cầu Giấy, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.753.0624

· Trình độ văn hóa:


12/12

· Trình độ chuyên môn:

Cử nhân kinh tế

· Quá trình công tác:


2003:

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế quốc dân, chuyên ngành Kế toán

01/2004 - nay:
Cán bộ phòng Kế toán, Công ty Cổ phần Thăng Long

· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát, cán bộ phòng Kế toán

· Số cổ phần nắm giữ:

0 (0,00%)

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
8) Họ và tên:  


nguyễn tiến vĩnh
· Giới tính:



Nam

· Ngày tháng năm sinh: 

31/07/1943

· Nơi sinh:



Xã Vĩnh Châu, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ

· Quốc tịch:



Việt Nam

· Dân tộc:



 Kinh  

· Quê quán:



Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội

· Địa chỉ thường trú:

42 Nguyễn Viết Xuân, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội

· Điện thoại liên lạc:

04.8535139

· Trình độ văn hóa:


10/10

· Trình độ chuyên môn:

Thạc sỹ giáo dục học, Kỹ sư hàng không

· Quá trình công tác:

5/2002 đến nay:
Nghỉ hưu, uỷ viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thăng Long


· Chức vụ công tác hiện nay:
Uỷ viên Ban kiểm soát

· Số cổ phần nắm giữ:

9.300 (0,517%)

· Những người có liên quan:
không

· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không
7. Tài sản 

· Cơ sở nhà xưởng - văn phòng

Hiện tại, mạng lưới hoạt động của Công ty gồm những cơ sở sau:

	STT
	Địa chỉ
	Diện tích đất (m2)
	Hiện trạng
	Hiện trạng

Sử dụng
	Kế hoạch sử dụng thời gian tới

	1
	Trụ sở Công ty Cổ phần Thăng Long 3/191 Lạc Long Quân, Hà Nội
	5.475,4
	Công ty quản lý
	Sản xuất 

kinh doanh
	Sản xuất kinh doanh, chuyển mục đích sử dụng

	2
	Cơ sở 2, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội
	9.555
	Công ty quản lý
	Sản xuất 

kinh doanh
	Sản xuất kinh doanh

	3
	Chi nhánh 181 Lạc Long Quân, Cầu Giấy Hà Nội
	2.241,2
	Công ty quản lý
	Sản xuất 

kinh doanh
	XD trung tâm DVTM, văn phòng cho thuê , nhà ở.

	4
	45 Lạc Long Quân, Hà Nội
	850,7
	Công ty quản lý
	Đất
	KD văn phòng, giới thiệu sản phẩm

	5
	26 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội
	131
	Công ty quản lý
	Kinh doanh
	Kinh doanh dịch vụ

	6
	Chi nhánh Ninh Thuận
	528
	Công ty quản lý
	Xưởng  sản xuất dịch quả
	 Xưởng sản xuất

dịch quả

	7
	Khu CN Thành Hải, Ninh Thuận
	23.810
	Công ty quản lý
	Xưởng sản xuất dịch quả và vang nho
	Nhà máy chế biến dịch quả và vang nho chất lượng cao


(*) Ghi chú: Hiện nay, Công ty còn đang sử dụng địa điểm số 40 Phố Huế (diện tích 317,32 m2)  làm trung tâm dịch vụ.  Tại thời điểm cổ phần hoá, nhà số 40 Phố Huế đã được tính vào giá trị doanh nghiệp nhưng đến nay chưa thanh lý hợp đồng thuê nhà nên hàng tháng Công ty vẫn phải trả tiền thuê nhà. Hiện tại, Công ty đang làm thủ tục để thanh lý hợp đồng nói trên để được quyền sử dụng nhà nói trên và chuyển sang trả tiền thuê đất. 

· Giá trị tài sản cố định của Công ty vào thời điểm ngày 31/12/2004 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng
	STT
	Khoản mục
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	A
	Tài sản cố định hữu hình
	38,508.56
	31,067.84

	1
	Nhà cửa vật kiến trúc
	9,577.71
	7,425.57

	2
	Máy móc thiết bị
	25,857.83
	21,462.02

	3
	Phương tiện vận tải
	1,503.89
	1,069.20

	4
	Thiết bị dụng cụ quản lý
	570.32
	371.46

	5
	Tài sản cố định khác
	998.81
	739.60

	B
	Tài sản cố định vô hình
	377.04
	261.59

	
	Tổng cộng
	38,885.60
	31,329.44


· Một số tài sản chính của Công ty (tại thời điểm 31/03/2005)

                                                                                                                          Đơn vị tính: đồng
	S

T

T
	Tên tài sản
	Nguyên giá
	Khấu hao 
luỹ kế đến 31/03/2005
	Giá trị 

còn lại  (31/12/2004)
	Giá trị 
còn lại  (31/03/2005)
	% còn lại

	Nhà cửa vật kiến trúc

	1
	Nhà chứa téc xư​ởng than
	819,721,708
	174,541,815
	660,140,620
	645,179,893
	78.71%

	2
	Nhà quả
	162,654,084
	60,256,245
	107,562,660
	102,397,839
	62.95%

	3
	Nhà cồn
	153,500,986
	48,742,365
	108,936,538
	104,758,621
	68.25%

	4
	Nhà làm việc Công ty
	767,443,548
	152,270,545
	628,224,764
	615,173,003
	80.16%

	5
	Nhà sản xuất Vĩnh Tuy
	753,152,587
	263,858,457
	514,036,657
	489,294,130
	64.97%

	6
	Nhà kho chứa téc Vĩnh Tuy
	823,888,232
	123,231,150
	711,219,752
	700,657,082
	85.04%

	7
	Nhà sản xuất Nghĩa Đô
	757,106,626
	227,652,320
	548,967,362
	529,454,306
	69.93%

	8
	Nhà gara để xe, nhà bảo vệ, 
t​­êng rào CS1
	197,275,000
	29,591,244
	172,615,630
	167,683,756
	85.00%

	9
	Nhà kho 2 tầng
	287,960,000
	9,598,668
	285,560,333
	278,361,332
	96.67%

	10
	Đ​ường nội bộ Vĩnh Tuy
	418,654,000
	45,354,192
	378,532,984
	373,299,808
	89.17%

	11
	Sân chứa hàng, téc, kiôt
	628,764,000
	68,116,100
	568,507,450
	560,647,900
	89.17%

	12
	Bể nước, nhà bơm, bao che 
nhà x​ưởng sản xuất CS2
	260,513,000
	39,076,956
	227,948,870
	221,436,044
	85.00%

	13
	Nhà chứa téc x​ưởng than
	604,814,000
	157,521,385
	460,794,448
	447,292,615
	73.96%

	14
	Nhà hội trư​ờng, nhà ăn, 
kho công nghệ
	910,764,876
	392,802,134
	431,590,392
	517,962,742
	56.87%

	15
	Nhà giặt
	171,778,908
	25,693,430
	148,287,772
	146,085,478
	85.04%

	16
	Nhà dán nhãn
	334,258,873
	49,868,105
	288,665,177
	284,390,768
	85.08%

	Máy móc thiết bị

	1
	Máy phát điện DIEZEN
	299,875,242
	74,947,390
	231,351,914
	224,927,852
	75.01%

	2
	TÐc Inox 20m3
	323,555,552
	2,526,988
	321,028,564
	321,028,564
	99.22%

	3
	Dây chuyền sản xuất rư​ợu
	337,751,916
	117,836,110
	230,016,044
	219,915,806
	65.11%

	4
	§­​êng èng dÉn Inox
	175,156,448
	49,407,435
	129,983,936
	125,749,013
	71.79%

	5
	Máy giặt vắt công nghiệp
	107,016,845
	26,564,475
	82,729,325
	80,452,370
	75.18%

	6
	Hệ thống xử lý n​ước thải
	402,551,817
	128,038,120
	285,488,393
	274,513,697
	68.19%

	7
	Hệ thống xử lý n​ước thải 
	124,867,726
	34,132,840
	93,660,558
	90,734,886
	72.66%

	8
	Hệ thống xử lý n​ước thải
	274,484,028
	67,673,585
	212,611,036
	206,810,443
	75.35%

	9
	Hệ thống xử lý n​ước giếng 
khoan và công nghệ
	303,955,000
	37,899,630
	234,304,162
	266,055,370
	87.53%

	10
	Máy lọc rư​ợu vang
	790,952,200
	94,773,804
	715,952,200
	696,178,396
	88.02%

	11
	Téc lên men Inox20m3
	2,602,171,000
	632,472,120
	2,023,910,776
	1,969,698,880
	75.69%

	12
	Téc lên men Inox20m3
	1,678,820,000
	408,046,520
	1,305,748,896
	1,270,773,480
	75.69%

	13
	Máy lọc Candle SECVJET 
320 - Filtrox
	750,000,000
	131,250,000
	637,500,000
	618,750,000
	82.50%

	14
	Tank lên men 10m3
	332,060,000
	49,809,006
	290,552,495
	282,250,994
	85.00%

	15
	Tank lên men 20m3
	1,512,000,000
	226,800,000
	1,323,000,000
	1,285,200,000
	85.00%

	16
	Tank lên men 5.8m3
	710,850,000
	106,958,800
	621,993,750
	603,891,200
	84.95%

	17
	TÐc Inox 5,8m3
	726,768,000
	102,958,800
	641,978,400
	623,809,200
	85.83%

	18
	TÐc Inox 10m3
	321,893,000
	45,601,514
	284,338,812
	276,291,486
	85.83%

	19
	TÐc Inox 20m3
	1,344,000,000
	190,400,000
	1,187,200,000
	1,153,600,000
	85.83%

	20
	TÐc Inox 20m3
	252,000,000
	33,600,000
	224,700,000
	218,400,000
	86.67%

	21
	14 Téc Inox 20000 lít
	1,091,899,998
	81,892,503
	1,037,304,996
	1,010,007,495
	92.50%

	22
	Dây chuyền nghiền nho
	554,039,690
	36,935,976
	530,954,705
	517,103,714
	93.33%

	23
	Tank lên men Inox 20m3
	1,226,652,000
	30,666,300
	1,226,652,000
	1,195,985,700
	97.50%

	24
	Tank lên men Inox 20m3
	1,226,652,000
	30,666,300
	1,226,652,000
	1,195,985,700
	97.50%

	25
	Téc lên men đứng Inox10m3
	235,332,000
	5,883,300
	235,332,000
	229,448,700
	97.50%

	26
	Tank lên men 5.8m3
	371,886,000
	9,297,150
	371,886,000
	362,588,850
	97.50%

	27
	TÐc Inox 20m3
	223,587,000
	59,371,752
	169,453,932
	164,215,248
	73.45%

	28
	Máy rửa chai
	1,179,135,299
	396,671,800
	816,463,939
	782,463,499
	66.36%

	29
	Máy dán nhãn Đức
	877,636,848
	322,796,250
	582,508,848
	554,840,598
	63.22%

	30
	TÐc Inox 20m3
	923,351,000
	198,776,960
	743,810,520
	724,574,040
	78.47%

	31
	TÐc Inox 20m3
	839,410,000
	180,706,316
	676,191,392
	658,703,684
	78.47%

	32
	Dây truyền sản xuất vang nổ Vĩnh Tuy
	195,000,000
	40,625,010
	158,437,491
	154,374,990
	79.17%

	Phương tiện vận tải

	1
	¤t« TOYOTA Camry
	413,941,816
	140,714,490
	285,288,568
	273,227,326
	66.01%

	2
	Xe «t« tải Huyndai Porter
	177,127,300
	57,402,380
	124,645,124
	119,724,920
	67.59%

	3
	Xe nâng hàng KOMASHU
	219,850,548
	71,247,855
	154,709,652
	148,602,693
	67.59%

	4
	Xe nâng hàng KOMASHU
	118,834,723
	36,179,675
	85,756,163
	82,655,048
	69.55%

	5
	Xe ôtô tải Huyn 1,25 tấn
	235,000,000
	29,374,995
	211,500,004
	205,625,005
	87.50%

	6
	Xe nâng hàng đã sử dụng
	205,000,000
	42,708,330
	170,833,336
	162,291,670
	79.17%

	Thiết bị dụng cụ quản lý

	1
	Máy in phun Videojet 37E
	    131,283,020 
	     37,650,830 
	96,859,404
	     93,632,190 
	71.32%

	2
	Máy in phun Videojet 37E
	    153,894,300 
	     25,649,040 
	131,451,390
	   128,245,260 
	83.33%


8. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
	 Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	
	Triệu

đồng
	% tăng

giảm
	Triệu

đồng
	% tăng

giảm
	Triệu

đồng
	% tăng

giảm

	Doanh thu thuần
	70.500
	4,36%
	73.700
	4,54%
	78.500
	6,51%

	Lợi nhuận sau thuế
	5.700
	4,10%
	5.950
	4,39%
	6.390
	7,39%

	LN sau thuế/Doanh thu thuần
	8,09%
	-0,015%
	8,07%
	 -0,02%
	8,14%
	0,07%

	LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu
	26,9%
	-0,40%
	27,0%
	0,1%
	27,0%
	0,00%

	Tỷ lệ cổ tức
	14%
	-8,00%
	14%
	0,00%
	14%
	0,00%


9. Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
Kế hoạch doanh thu chi tiết đối từng hoạt động của Công ty như sau:

           Đơn vị tính: triệu đồng

	Chỉ tiêu
	2005
	2006
	2007

	Tổng doanh thu 
	                 81,000 
	                 84,677 
	                 90,191 

	Các khoản giảm trừ
	                 10,500 
	                 10,977 
	                 11,691 

	Doanh thu thuần
	                 70,500 
	                 73,700 
	                 78,500 

	Trong đó:
	 
	 
	 

	  + Công ty Cổ phần Thăng Long
	                64,000 
	                66,902 
	                71,410 

	       - Vang Tổng hợp
	                 44,800 
	                 46,832 
	                 49,987 

	       - Các loại sản phẩm khác
	                 19,200 
	                 20,071 
	                 21,423 

	    + X​ưởng sản xuất nhựa
	                  4,200 
	                  4,392 
	                  4,581 

	    + Cửa hàng Kinh doanh tổng hợp
	                  1,500 
	                  1,569 
	                  1,636 

	    + Cửa hàng  Đông Đô
	                     800 
	                     837 
	                     873 


Kế hoạch đầu tư năm 2005 đã được thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ V (ngày 19/05/2005) của Công ty Cổ phần Thăng Long: 

· Thanh toán phần còn lại của các Hợp đồng đầu tư năm 2004 (Tổng giá trị 620 triệu đồng);
· Cải tạo, sửa chữa nâng mái nhà xưởng sản xuất Thanh Trì (diện tích 1.000 m2): giá trị 800.000.000 đồng;
· Cải tạo, sửa chữa các công trình sinh hoạt ở Xưởng sản xuất Thanh Trì: giá trị 118.000.000 đồng;
· Cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước Xưởng sản xuất Nghĩa Đô: giá trị 200.000.000 đồng;
· Làm thủ tục để thực hiện Dự án tại 45 và 181 (số cũ) Lạc Long Quân;
· Làm thủ tục đầu tư vào cụm Công nghiệp Nhỏ và vừa tại Từ Liêm, Hà Nội;
· Làm thủ tục đầu tư Nhà máy Vang nho chất lượng cao tại Phan Rang;
· Chuẩn bị di dời khu sản xuất Nghĩa Đô. 
Hợp đồng ký quỹ với các đại lý năm 2005:

	STT
	Tên đại lý
	Sè H§ 
	Địa chỉ
	Số tiền ký quỹ còn lại đến 30/06/2005
	Số d​ư (thời điểm 30/06/2005)

	1
	Đại lý Nguyễn Thị Nguyệt
	1
	Số 18- HoàngHoa Thám -Thanh Bình
 TX Ninh Bình
	65,243,080
	 

	2
	Đại lý Quách Thị Xuân
	2
	Số 18B -Hoàng Diệu - Quang Trung
Sơn Tây Hà Tây
	80,047,600
	55,217,250

	3
	Công ty TNHH 
KDDVTM Sơn Hải
	3
	Tổ 9 Khối1B Đông Anh - Hà Nội
	7,082,398
	 

	4
	Công ty CPTM 
Tổng hợp Bắc Giang
	5
	Số 2 - X​ương Giang - Trần Phú-
TX Bắc Giang
	21,973,199
	 

	5
	Công Ty CPTM Minh Đức
	6
	T2 Nhà7- Tổ 30 -Hoàng Văn thụ -
TP Thái nguyên
	50,000,000
	37,233,600

	6
	Công TY TNHH PT 
DVTM Trung Dòng
	8
	Tập thể XNVT Tổ Yên Bắc ngõ  670
Hà Huy Tập - Gia lâm
	2,731,567
	 

	7
	Đại lý Tư​ởng Phi Cư​ờng
	9
	Số nhà 38 - Tổ19 - Phan Thiết
Thị xã Tuyên Quang
	50,000,000
	47,532,960

	8
	Công ty TNHH Ngọc Sơn
	10
	Số 161-Trần Hư​ng Đạo -
Ph​ường Đông Thành,TX Ninh Bình
	44,849,770
	 

	9
	DNTM Hoa Khôi
	11
	Số nhà 37- Nguyễn Viết Xuân 
Ngô Quyền-Vĩnh Yên- Vĩnh Phúc
	50,000,000
	37,562,415

	10
	Đại lý Phạm Thu Hằng
	12
	295 Đinh Tiên Hoàng- TP Yên Bái
	50,000,000
	20,889,775

	11
	Công Ty TNHH 
TM Ph­​¬ng Hải
	13
	Chợ Đ​ường Cái-Đình Cù
Văn Lâm- H​ưng yên
	64,738,000
	 

	12
	Đại lý Nguyễn Văn Quang
	14
	§​­êng1A P Hai Bà Tr­​ng
Thị xã Phủ Lý- Hà Nam
	100,000,000
	28,810,368

	13
	Công ty TNHH 
DV Kinh Đô
	15
	32 Phan Đình Phùng- TX Lào Cai
	20,000,000
	20,233,936

	14
	Công Ty TNHH 
Hùng Dư​ơng
	16
	Số111 Nguyễn Thái Học
 TP Vinh Nghệ An
	49,099,176
	18,405,750

	15
	Đại lý Nguyễn Thị Phấn
	17
	Xã Kim Hoa Mê Linh - Vĩnh Phúc
	50,000,000
	41,497,920

	17
	Công Ty TNHH TM và 
VT Hoa H­​ng
	19
	Số 38- Khối 4A 
Thị Trấn Đông Anh-Hà Nội
	52,625,173
	25,952,108

	18
	DN T­​ nhân
Th​­ong binh 27/7
	20
	Số72- Phố Phú An
Phong Châu -Thị xã Phú Thọ
	23,534,528
	 

	20
	Công ty TNHH 
Quang C­​êng
	24
	61Hàng Than
 Lam Sơn Thanh Hóa
	35,050,960
	 

	21
	Công Ty CP 
May Sông Hồng
	26
	Số 228 Trần H​ưng Đạo
TP Nam Định - Tỉnh Nam Định
	50,000,000
	284,625

	22
	Công Ty TNHH 
TMDV Đức Thành
	28
	30 Tô Vĩnh Diện 
Thanh Xuân - Hà Nội
	17,777,935
	12,884,025

	23
	Công ty TNHH Thủ đô
	30
	Cốc Lếu- Lào Cai
	50,000,000
	36,811,500

	24
	Công Ty TNHH 
Thái Lan - Quảng Ninh
	31
	Tổ 65 Khu 6  Hà Khẩu
TP Hạ Long - Quảng Ninh
	13,720,500
	13,720,249

	25
	Đại lý Đỗ Minh Khoa
	32
	232 Phố ga - Thư​ờng Tín - Hà Tây
	75,514,240
	25,768,050

	26
	Công Ty TNHH Tuấn Đạt 
	33
	Số 10, tổ 15 Đư​ờng Hoàng Văn Thụ
Hữu Nghị - TX Hòa Bình
	79,466,176
	 

	27
	Công Ty CP Thực Phẩm 
Nông  sản Thái Bình
	34
	16B Phố Quang Trung
Phư​ờngQuang Trung, TP Thái Bình
	50,000,000
	49,217,250

	28
	Công Ty TNHH TM 
Tổng hợp An Thành
	35
	Khu Phố 06 Thị trấn Ba Đồn
Quảng Bình
	99,419,374
	50,196,300

	31
	Công ty TMDV Hải Dư​ơng
	38
	Số 2 §­​êng Hồng Quang-H¶i D­​¬ng
	50,000,000
	 

	Tổng cộng
	1,302,873,676
	522,218,081


Định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn tới:

(   Về quản trị - quản lý

Phát triển nguồn nhân lực thông qua chính sách đào tạo từ bên trong và bên ngoài Công ty, có chính sách tuyển dụng thích hợp bảo đảm nguồn nhân lực đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh của các cấp quản lý.

Xây dựng và áp dụng hệ thống lương thưởng phạt hợp lý tương xứng với sức lao động của cán bộ nhân viên để động viên và phát huy tối đa hiệu quả, năng lực làm việc.

Tiếp tục phát triển hoàn chỉnh hệ thống quy trình làm việc toàn hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9002 đã đạt được.

(   Về thị trường - sản phẩm

Đa dạng hoá kênh phân phối sản phẩm:

Với những chủ trương, chính sách phát triển hợp lý của Đảng, Nhà nước, trong thời gian qua nền kinh tế đã được cải thiện đáng kể và đạt được những thành tựu khả quan với tốc độ tăng trưởng GDP năm 2004 đạt gần 7,7% (Nguồn: Niên giám thống kê). Mức sống của người dân tăng lên cùng với việc thay đổi cơ cấu dân số theo hướng tăng tỷ lệ dân thành thị đã góp phần tác động đến nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm Vang. Mặt khác, xu thế hội nhập quốc tế cũng tác động tới tâm lý, thị hiếu người tiêu dùng. Đặc biệt, hàng năm Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng Vang lớn để đáp ứng nhu cầu trong nước. Do đó sản phẩm của Công ty có thị trường tiêu thụ tiềm năng, nhất là các sản phẩm chất lượng cao.

Công ty đã và đang thay đổi phương thức bán hàng bằng cách đa dạng hoá đối tượng mua hàng, mở rộng mạng lưới các đại lý, nhà phân phối trải rộng tới các tỉnh. Khách hàng của Công ty không chỉ bao gồm các nhà đầu tư lớn mà còn có cả các đại lý tiêu thụ tại các tỉnh thành. 

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

Trong xu thế phát triển của nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp luôn phải chịu áp lực về sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh. Do đó, vấn đề nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới được Công ty Công ty Cổ phần Thăng Long đặc biệt chú trọng. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật vững vàng về chuyên môn, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sản xuất vang, Công ty đã không ngừng thực hiện các nghiên cứu để cho ra đời các sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng. 

Nắm bắt được xu hướng giảm thị hiếu vang ngọt tại các thành phố lớn, Công ty đã nghiên cứu và đưa ra sản phẩm vang chát tại thị trường thành thị. Hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn nghiên cứu và sẽ cho ra đời 3 sản phẩm chiến lược trong thời gian tới. Với xu hướng thay đổi cơ cấu sản phẩm, hướng phát triển các sản phẩm mới của Công ty dựa trên mục tiêu duy trì thị phần của dòng vang ngọt (vốn là điểm mạnh của Công ty) và tăng thị phần dòng vang chát trên thị trường.  

Để đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, Công ty đã kịp thời đầu tư vào công nghệ, máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất. Riêng đối với ngành hàng nhựa, Xí nghiệp sản xuất hàng nhựa đang trong giai đoạn chuẩn bị chuyển cơ sở sản xuất nên Công ty chưa tiến hành đầu tư. Do đó, sản lượng sản xuất của Xí nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung toàn bộ bộ phận sản xuất vang và Xí nghiệp sản xuất hàng nhựa để hình thành Khu Công nghiệp liên hoàn nằm trong Khu Công nghiệp của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội tại Lệ Chi, Gia Lâm, Hà Nội. 
Thâm nhập thị trường xuất khẩu:

Trước đây, các sản phẩm của Công ty mới chỉ được tiêu thụ trong nước. Trong giai đoạn tới, Công ty sẽ xúc tiến để thâm nhập thị trường xuất khẩu, tận dụng ưu thế  của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội là một trong những đơn vị xuất nhập khẩu lớn nhất của Hà Nội, đưa sản phẩm của Công ty vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đồng thời mở một thị trường tiêu thụ tiềm năng mới cho Công ty.

Chính sách giá cả:

Việc hoạch định chính sách giá cả phù hợp cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Công ty đưa ra chính sách giá cả, hợp lý, linh hoạt, với mỗi dòng sản phẩm, Công ty có những mức giá khác nhau như trung bình, trung bình khá tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thể lựa chọn sản phẩm phù hợp với gu tiêu dùng và thu nhập của họ.

Đồng thời, Công ty cũng hoàn thiện hệ thống quản lý giá thành sản phẩm nhằm thực thi các định mức, tiêu chuẩn tại mức tối ưu, giảm tối đa chi phí bất hợp lý trong cơ cấu giá thành.

Phát triển thương hiệu - nhãn hiệu sản phẩm:

Công ty luôn dành ra một khoản chi phí nhất định cho các hoạt động xúc tiến hỗn hợp với mục đích hỗ trợ người bán hàng và người tiêu dùng thông qua việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, thực hiện các chương trình Marketing; xây dựng các nhãn hiệu sản phẩm mới đồng thời giữ vững và củng cố vị thế các nhãn hiệu đã có mặt trên thị trường. 

(   Về dự án đầu tư mới

· Dự án Nhà máy Vang nho chất lượng cao Ninh Thuận (Khu công nghiệp Thành Hải - Tỉnh Ninh Thuận) với lợi thế về cơ sở sản xuất Vang tại vùng trồng nho Ninh Thuận sẽ tạo tiền đề xây dựng vùng nguyên liệu làm Vang với giá nguyên liệu tận gốc, chi phí vận chuyển thấp, góp phần hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh cho Công ty. Với phương án đầu tư như trên, Công ty sẽ có được những lợi thế như chủ động được nguồn nguyên liệu, chủ động điều chỉnh chất lượng nho nguyên liệu theo yêu cầu chất lượng Vang, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thực hiện dự án xây dựng nhà máy sản xuất Vang nho chất lượng cao tại Ninh Thuận. Sản phẩm chính của nhà máy là Vang nho chất lượng cao theo dòng Vang đỏ, chát, được lên men trực tiếp từ dịch nho chất lượng cao, bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh thực phẩm, đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 và HACCP.

Như vậy, thực hiện dự án này sẽ góp phần hạ giá thành sản phẩm (giá nguyên liệu tận gốc, chi phí vận chuyển nguyên liệu thấp), tăng sức cạnh tranh cho Công ty, mở ra một hướng kinh doanh mới về dịch nho ép (Siro nho) cung cấp cho các cơ sở sản xuất Nước hoa quả và cơ sở sản xuất Vang cả nước.

Hiện tại, Công ty đã ký hợp đồng lập dự án khả thi tư vấn; thiết kế hàng rào, xây dựng cơ sở hạ tầng. Dự kiến nhà máy sẽ bắt đầu hoạt động từ quý I năm 2007.

· Dự án xây dựng chung cư cao tầng 181 Lạc Long Quân: Hiện nay, nhu cầu nhà ở cho người dân ở Hà Nội đang là một vấn đề hết sức nan giải vì cung không đủ cầu. Do đó, dự án xây dựng chung cư của Công ty mang tính khả thi cao. Dự kiến khi chung cư đi vào hoạt động sẽ được khai thác hết công suất, khả năng thu hồi vốn nhanh, mang lại nguồn thu nhập mới cho Công ty.

Công ty đã tính toán và dự kiến xây dựng toà nhà phải cao từ 12 đến 15 tầng mới có lãi nhưng hiện tại, Sở Kiến trúc quy hoạch mới chỉ chấp nhận chiều cao công trình là 9 tầng. Do đó, tiến độ thực hiện dự án đang bị chậm lại. Nếu được Sở kiến trúc thông qua quy hoạch, dự kiến toà nhà sẽ được khai thác sớm nhất từ quý IV năm 2007.

· Dự án 45 Lạc Long Quân: Công ty đã lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Giao dịch giới thiệu và bán sản phẩm. Diện tích đất đã được duyệt quy hoạch kiến trúc là 850,7 m2. Hiện nay Công ty đang chờ Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. 

10. Đánh giá của tổ chức tư vấn về kế hoạch lợi nhuận và cổ tức
(   Triển vọng phát triển của ngành

Đối với ngành sản xuất rượu vang

Trên đà phát triển kinh tế thế giới, thị hiếu tiêu dùng Vang ngày càng tăng, nhanh chóng lan toả từ châu Âu sang các châu lục khác trong nhiều thế kỷ nay và hiện tại là châu á làm cho nhận thức và thói quen tiêu dùng Vang ngày càng phát triển hơn và dần tiếp cận với gu tiêu dùng quốc tế.

Theo dự báo thị trường của Công ty, ở các nước sản xuất Vang từ giống nho đặc chủng, mức tiêu thụ vang lớn, ổn định với bình quân đầu người hàng năm ở Pháp khoảng 70-75 lít, ở Anh, ý khoảng 55 lít... Tại khu vực châu á, sản lượng vang tại Trung Quốc năm 2002 khoảng 400 triệu lít, đạt mức bình quân đầu người xấp xỉ 0,3 lít/năm. Tại Thái Lan, mức tiêu thụ vang hiện tại đạt 8-10 lít/người/năm.

Tại Việt Nam, hàng năm sản lượng vang được nhập khẩu khoảng 5 triệu lít (thống kê của Hiệp hội Rượu - Bia - Nước giải khát Vệt Nam) với giá trị hàng triệu USD. Điều đó cho thấy nhu cầu đối với sản phẩm vang của người dân Việt Nam là khá lớn và sản xuất trong nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng cũng như chất lượng. Theo dự báo kinh tế xã hội, dân số Việt Nam khoảng 90 triệu người (Nguồn: Niên giám thống kê ) trong đó khoảng 34 triệu dân ở độ tuổi uống rượu. Tốc độ đô thị hoá đã làm tăng dân số thành thị (theo dự báo đạt khoảng 46 triệu dân vào năm 2020), tạo ra thị trường hấp dẫn đối với các loại Vang ngoại nhập và Vang sản xuất trong nước. 

Hiện nay, tại các vùng nông thôn, sản phẩm của Công ty Cổ phần Thăng Long đang chiếm ưu thế, nhất là đối với dòng Vang ngọt. Tại thành phố, thị hiếu vang ngọt đang giảm dần và xu hướng tiêu thụ vang chát đang ngày càng tăng lên. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Thăng Long cũng đã kịp thời có những thay đổi linh hoạt về sản phẩm    

Hoạt động chính của Công ty hiện nay là sản xuất vang Ngọt, vang Quả. So với các đơn vị sản xuất cùng loại sản phẩm trên thị trường Hà Nội như Hồng Hà, Gia Lâm, Thanh Ba, Hà Nội, thương hiệu vang Thăng Long được nhiều người tiêu dùng biết đến và hiện nay gần như chiếm lĩnh toàn bộ thị trường, đặc biệt trong khoảng 3 năm trở lại đây. 

thị phần vang tổng hợp của Công ty giai đoạn 1996 - 2004
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Có thể nói vang Thăng Long đã chiếm lĩnh thị trường và chiếm ưu thế hơn hẳn so với các doanh nghiệp khác cùng ngành, đó là do có được các lợi thế:    

· Dây chuyền máy móc, thiết bị được đầu tư lớn và đồng bộ.

· Kinh nghiệm của hơn mười năm hoạt động trong ngành sản xuất rượu vang.

· Có mối quan hệ truyền thống với bạn hàng.

Từ những phân tích trên có thể thấy triển vọng phát triển của ngành sản xuất rượu vang nói chung và của Công ty nói riêng là rất lớn.

Đối với ngành sản xuất hàng nhựa

Mặt hàng nhựa được Công ty sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng, căn cứ vào mẫu mã do khách hàng cung cấp. Năng lực sản xuất hiện tại của Xí nghiệp sản xuất hàng nhựa thuộc Công ty Cổ phần Thăng Long chưa đáp ứng hết nhu cầu của khách hàng. Tính trung bình, mức sử dụng hàng nhựa bình quân theo đầu người ở Việt Nam vẫn còn khá thấp so với các nước trong cùng khu vực. Do đó, trong thời gian tới nhu cầu về hàng nhựa sẽ còn tăng cao hơn nữa. Mặt khác, nhu cầu sử dụng mặt hàng nhựa trên thế giới hiện nay, đặc biệt là ở các nước phát triển rất lớn trong khi đó ở các nước này, họ lại không sản xuất mặt hàng nhựa nữa mà có xu hướng chuyển cho các nước Đông Nam á. Do đó, triển vọng phát triển của ngành hàng này là rất lớn, mở ra cơ hội phát triển vững chắc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như một phần nhu cầu của khu vực và thế giới.           

(   Đánh giá sự phù hợp định hướng phát triển của Công ty với định hướng của ngành, chính sách của Nhà nước và xu thế chung trên thế giới.
Theo Quyết định số 58/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 04 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2010, ngành Bia - Rượu - Nước giải khát trở thành một ngành kinh tế mạnh, được khuyến khích sử dụng tối đa nguyên liệu trong nước, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đa dạng hoá chủng loại, cải tiến bao bì, mẫu mã, hạ giá thành, nâng cao khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu trong nước và có sản phẩm xuất khẩu, tăng nguồn thu ngân sách, hội nhập vững chắc vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Những định hướng chủ yếu của Chính phủ trong lĩnh vực này là hiện đại hoá công nghệ, thiết bị bảo đảm các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường theo quy định của Việt Nam và quốc tế; đầu tư mở rộng năng lực sản xuất hiện có trên cơ sở huy động vốn từ các thành phần kinh tế trong nước. Đặc biệt, Nhà nước có chính sách khuyến khích các cơ sở sản xuất đồ uống bằng hoa quả trong nước được hưởng ưu đãi về đầu tư và thuế.

Về tình hình phát triển của ngành công nghiệp Vang trên thế giới, trải qua lịch sử hơn 5000 năm ra đời và phát triển, ngày nay sản xuất Vang đã thực sự trở thành một ngành sản xuất mang tính thương mại, đem lại hiệu quả kinh tế rất cao, nhất là ở các quốc gia như Pháp, ý, Mỹ, Tây Ban Nha. Hàng năm có tới hơn 20 triệu tấn nho được sử dụng để sản xuất hàng trăm loại Vang khác nhau với tổng sản lượng lên đến hàng chục tỷ lít/năm. Các quốc gia lớn về sản xuất Vang chủ yếu tập trung tại Châu Âu như Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Đức... trong đó đứng đầu là Pháp với mức xuất khẩu khoảng 14,8 triệu hectolit (năm 2000). Trong khi đó, nền sản xuất Vang ở khu vực Châu á vẫn còn rất khiêm tốn. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm gần đây, sản lượng Vang sản xuất tại Châu ¸ đã tăng lên rõ rệt.

Tại Việt Nam, theo dự báo mức tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2001-2010 đạt khoảng 7,5% (Nguồn: Niên giám thống kê). Với tốc độ tăng trưởng như vậy, thu nhập của người dân tăng sẽ góp phần làm tăng nhu cầu tiêu thụ đối với rượu nói chung và Vang nói riêng. 

Như vậy, triển vọng phát triển của ngành sản xuất Vang Việt Nam nói chung và của Công ty nói riêng là rất khả quan, phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế, với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cũng như xu hướng chung trên thế giới.

Mặt khác, trong vòng 3-5 năm tới là giai đoạn tăng trưởng của Công ty với tiềm năng phát triển rất khả quan. Sản lượng Vang Thăng Long của Công ty vẫn giữ vững và liên tục tăng trưởng. Do vậy, nếu không có những diến biến bất thường gây ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp thì kế hoạch lợi nhuận mà Công ty đã đưa ra trong giai đoạn 2005 - 2007 là có tính khả thi và Công ty cũng sẽ đảm bảo được tỷ lệ chi trả cổ tức hàng năm như kế hoạch đề ra. Chúng tôi cũng cho rằng tỷ lệ chi trả cổ tức như kế hoạch mà Công ty Cổ phần Thăng Long đã đưa ra là hợp lý, đảm bảo nguồn lợi nhuận giữ lại để tiếp tục tái đầu tư nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng trong tương lai.      

Chúng tôi cũng xin lưu ý rằng, ý kiến nhận xét nêu trên được đưa ra dưới góc độ đánh giá của tổ chức tư vấn, dựa trên cơ sở những thông tin được thu thập có chọn lọc và dựa trên lý thuyết về tài chính chứng khoán mà không hàm ý bảo đảm giá trị chứng khoán cũng như tính chắc chắn của các số liệu được dự báo. Nhận xét này chỉ mang tính tham khảo với nhà đầu tư khi tự mình ra quyết định.

11. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức xin đăng ký 
Không có 

12. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả chứng khoán đăng ký
Không có

IV. Cổ phiếu đăng ký

3. Loại cổ phiếu:

Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá:

10.000 đồng/cổ phần
5. Tổng số cổ phiếu: 
1.800.000  cổ phiếu, trong đó số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ Công ty là: 829.180 cổ phiếu (trong đó 757.820 cổ phiếu là cổ phiếu của Hội đồng quản trị và 71.360 cổ phiếu (số cổ phần sau khi đã tăng vốn điều lệ) là cổ phiếu của người lao động nghèo được mua ưu đãi trả chậm) 
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 54/2001/QĐ-TTg về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Rượu - Nước giải khát Thăng Long thành Công ty Cổ phần, Điều 1 phê duyệt Phương án cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước, chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Rượu - Nước giải khát Thăng Long thành Công ty Cổ phần, trong đó cổ phần bán cho người lao động nghèo là 5.620 cổ phần (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần). Do chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với người lao động nghèo, số cổ phần này được mua với giá bằng 70% mệnh giá, trong 3 năm đầu từ khi doanh nghiệp cổ phần hoá chưa phải trả tiền, trả trong 7 năm tiếp theo. Số tiền cổ đông nghèo phải trả Nhà nước là 393.400.000 đồng (5.620 cổ phần x 100.000 đồng/cổ phần x 70%).  

Do một số người lao động nghèo xin rút ra khỏi diện nghèo và đã thanh toán đầy đủ số tiền mua cổ phần nên số cổ phần do người nghèo mua ưu đãi trả chậm thực tế là 4.605 cổ phần. Theo Biên bản làm việc ngày 11/12/2002 giữa Công ty Cổ phần Thăng Long và Chi cục  Tài chính doanh nghiệp Hà Nội, số tiền người lao động nghèo phải trả dần là 322.350.000 đồng (4.605 cổ phần x 100.000 đồng/cổ phần x 70%.. Tính đến thời điểm 31/12/2004, số tiền người lao động nghèo đã trả là 65.785.714 đồng và số tiền còn phải thanh toán là 256.564.286 đồng.

Tại Đại hội cổ đông lần thứ V của Công ty tổ chức ngày 19/05/2005, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ của Công ty lên 18.000.000.000 đồng và chia nhỏ mệnh giá cổ phần thành 10.000 đồng/cổ phần. Trong quá trình thực hiện phát sinh các cổ phiếu lẻ nên Công ty đã mua lại làm cổ phiếu quỹ. Tổng số cổ phiếu quỹ của Công ty là 1.180 cổ phiếu, tương đương mệnh giá 11.800.000 đồng. Nguồn dùng để mua lại số cổ phiếu quỹ nói trên được trích từ Quỹ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.      

6. Phương pháp tính giá:
Giá trị sổ sách của Công ty
Tại thời điểm 31/12/2004 (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần):

	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	19.981.927.510
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	--------------------------------------------
	=
	-----------------
	=
	142.250 ®

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	140.471 - 0
	
	


Tại thời điểm 19/05/2005 (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần):
	
	
	Nguồn vốn, quỹ
	
	20.749.403.220
	
	

	Giá sổ sách cổ phiếu
	=
	--------------------------------------------
	=
	-------------------
	=
	11.535 ®

	
	Số cổ phần đã phát hành - Cổ phiếu quỹ
	1.800.000 -1180
	
	


7. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

Hiện nay, Công ty vẫn chưa có cổ đông nước ngoài sở hữu cổ phiếu. Điều lệ Công ty không quy định giới hạn tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của Công ty đối với người nước ngoài. 

Sau khi đăng ký giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân theo quy định tại Quyết định số 146/2003/QĐ-TTg ngày 17/07/2003 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào Thị trường Chứng khoán Việt Nam, trong đó qui định tổ chức, cá nhân nước ngoài mua, bán cổ phiếu trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam được nắm giữ tối đa 30% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch của tổ chức phát hành.

8. Các loại thuế có liên quan 

Thuế giá trị gia tăng:

Các hàng hoá và dịch vụ do Công ty sản xuất và cung cấp chịu thuế giá trị gia tăng theo các mức thuế suất:

· Hàng hóa: 



5% - 10%

· Dịch vụ:



10%

Thuế tiêu thụ đặc biệt:

Sản phẩm rượu vang do Công ty sản xuất và tiêu thụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt với mức thuế suất:

· Các sản phẩm rượu vang:

20%

· Các sản phẩm rượu nếp:

30%

Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Công ty tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất 28%. Theo các quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 22/2001/TT-BTC ngày 03/04/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn giảm thuế cho các đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định nêu trên, Công ty Cổ phần Thăng Long được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2002, 2003 và được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm 2004, 2005. 

· Số thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2002 Công ty được miễn giảm là: 1.815.627.646 đồng ( ưu đãi 100%);

· Số thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2003 Công ty được miễn giảm là: 2.270.515.998 đồng ( ưu đãi 100%);

· Số thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2004 tạm tính là : 2.129.259.272 đồng. Năm 2004 đơn vị chỉ được hưởng ưu đãi 50% thuế Thu nhập doanh nghiệp nên số đã nộp theo kế hoạch trong năm 2004 là 867.662.292 đồng ( Năm 2004 đơn vị chưa có quyết toán thuế).

Theo qui định của Cục thuế Hà nội, đơn vị vẫn hạch toán số thuế thu nhập doanh nghiệp trên tài khoản theo dõi thanh toán với Ngân sách Nhà nước. Khi có quyết toán thuế và được sự chấp thuận chính thức bằng văn bản của Cục thuế Hà Nội, Công ty mới tiến hành hạch toán số thuế Thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi trong kỳ sang tài khoản Nguồn vốn. Vì vậy số dư trên tài khoản thuế Thu nhập doanh nghiệp không phải là nợ đọng thuế mà là số chờ quyết toán thuế và quyết định được sử dụng thuế Thu nhập doanh nghiệp ưu đãi.

Theo Công văn số 5248/TC-CST của Thứ trưởng Bộ tài chính Trương Chí Trung ký ngày 29/4/2005 về việc ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho tổ chức đăng ký gao dịch tại TTGDCK Hà Nội, Công ty Cổ phần Thăng Long sẽ được giảm 50% số thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 2 năm kể từ khi được chấp thuận việc đăng ký giao dịch.

Các loại thuế khác: Công ty tuân thủ theo Luật thuế của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam hiện hành.    

V. Các đối tác liên quan tới việc đăng ký

9. Tổ chức tư vấn
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính:

94 Bà Triệu, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 9433 016 - 9433 017

Fax:


(84-4) 9433 012

Email:


bvsc@hn.vnn.vn

Website:

www.bvsc.com.vn

Giấy phép thành lập số 4060 GP/TL cấp ngày 01/10/1999 do UBND TP. Hà Nội cấp.

Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 01/GPHĐKD ngày 26/11/1999 do UBCKNN cấp.

10. Tổ chức kiểm toán 

Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán Sài Gòn (AFC)

Chi nhánh hà nội

Trụ sở:


Số 93/B1 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:

(84-4) 7.670.657 - 7.670.658

Fax:


(84-4) 7.670.555

VI. Các nhân tố rủi ro

1. Rủi ro về kinh tế
Từ năm 2000, nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu hồi phục sau một số năm tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Châu á với tốc độ tăng trưởng là gần 7,7% trong năm 2004 và mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2005 từ 8,5% trở lên. Trong giai đoạn 2001 - 2010, theo dự báo của Chính phủ, nền kinh tế sẽ tăng trưởng khả quan với tốc độ bình quân đạt 7,5%/ năm.

Sản phẩm của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập của người dân và tốc độ hội nhập quốc tế của Việt Nam. Nền kinh tế phát triển cũng đồng nghĩa với việc thu nhập của người dân tăng lên, ảnh hưởng trực tiếp tới thị hiếu của người dân trong việc lựa chọn và tiêu thụ đồ uống. Trong những năm gần đây, xu hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam có phần mạnh mẽ, do vậy người dân Việt Nam cũng dần quen với các chủng loại đồ uống khác nhau trên thế giới, trong đó có các loại rượu vang. Xu thế này mang lại nhiều cơ hội kinh doanh cho các nhà sản xuất nhưng đồng thời cũng buộc họ phải tìm được hướng đi mới phù hợp. Nắm bắt được khó khăn này, Công ty Cổ phần Thăng Long cũng đã chuyển hướng sản xuất thử nghiệm các loại vang nho chát, vang vải trắng, giảm bớt các sản phẩm thuộc dòng Vang Ngọt và đang nghiên cứu xây dựng kế hoạch sản xuất các sản phẩm theo dòng Vang chát của nước ngoài.
2. Rủi ro về nguyên liệu
Nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất các loại vang tổng hợp của Công ty là các loại hoa quả tự nhiên như mơ, mận, dâu, dứa, vải, nho, sơn tra... Các vùng thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu cho Công ty là vùng núi Lào Cai, Hà Giang, Hoà Bình, Lạng Sơn, Hà Tây, Quảng Ninh, Hà Bắc. Vì đây đều là các loại trái cây nhiệt đới tự nhiên nên sự ổn định của nguồn cung cấp nguyên vật liệu này phụ thuộc phần lớn vào điều kiện tự nhiên - nhân tố quan trọng quyết định tới sự ổn định mùa vụ. Do đó, Công ty có thể sẽ gặp phải rủi ro về nguyên vật liệu khi điều kiện tự nhiên có những biến động bất thường làm mất mùa các loại quả nói trên, dẫn đến việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào hoặc không thu mua đủ nguyên liệu cho kế hoạch. Tuy nhiên, rủi ro này cũng được giảm nhẹ bởi đặc thù của quá trình sản xuất Vang là sự pha trộn của các loại quả  nên khi thiếu loại quả này có thể thay thế bằng loại quả khác mà không làm ảnh hưởng đến hương vị nói chung của sản phẩm. Mặt khác, việc các loại quả này đồng loạt mất mùa là điều rất hiếm khi xảy ra nên có thể cho rằng nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty là tương đối ổn định. 

3. Rủi ro về luật pháp
Là Công ty cổ phần nên hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp. Khi đăng ký giao dịch trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thì hoạt động của Công ty còn chịu sự điều chỉnh của Nghị định và các Quy định về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó là các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty: thuế tiêu thụ đặc biệt đối với sản phẩm có cồn, luật thuế về xuất nhập khẩu, thuế Thu nhập doanh nghiệp...      

Đặc biệt, Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập quốc tế, gia nhập các tổ chức như AFTA, WTO,... tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nước ngoài cùng loại nhập vào Việt Nam. Đây cũng là một rủi ro cho Công ty khi phải cạnh tranh với các sản phẩm này.  

4. Rủi ro về thị trường
Yếu tố tác động mạnh nhất tới rủi ro về thị trường chính là sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng. Sự thay đổi này buộc Công ty phải có những nghiên cứu kịp thời để thay đổi sản phẩm, tìm hiểu, thâm nhập thị trường mới, phải đối mặt với những khó khăn mới trên thị trường, với các đối thủ cạnh tranh.

Nhu cầu đối với dòng Vang ngọt trên thị trường nói chung giảm đáng kể trong 5-8 năm gần đây và dồn vào Vang Thăng Long nhưng đến nay thị trường Vang ngọt tiếp tục thu hẹp hơn nữa và đã bắt đầu tác động đến Vang Thăng Long. Mặt khác, nhu cầu đối với các sản phẩm truyền thống như các loại Vang quả, Vang tổng hợp chuyển dần từ thành thị về nông thôn góp phần tăng chi phí vận chuyển làm ảnh hưởng đến giá bán sản phẩm.

Dòng Vang ngọt đang thể hiện xu hướng suy giảm nhu cầu. Bên cạnh đó, các loại Vang nho được sản xuất từ giống nho đặc chủng nhập ngoại còn có những hạn chế nhất định như chất lượng nho khi trồng trên điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Việt Nam, sản lượng nho hiện thời sẽ không đủ nguyên liệu cho sản xuất đại trà. 

Phương án hạn chế rủi ro của Công ty là giảm sản lượng sản xuất vang ngọt, nghiên cứu sản xuất các loại vang chát, vang vải; nghiên cứu các sản phẩm vang nho mới; đầu tư xây dựng nguyên liệu ; triển khai hoạt động sang các lĩnh vực mới: khai thác lợi thế về bất động sản.

5. Rủi ro về kỹ thuật
Khoa học công nghệ là lĩnh vực phát triển không ngừng và sự lạc hậu về công nghệ là rủi ro mà bất cứ doanh nghiệp sản xuất nào cũng phải đối mặt. Với rất nhiều dây chuyền sản xuất, Công ty cũng phải đối mặt với rủi ro này. Để hạn chế rủi ro, Công ty đã mua các thiết bị của nước ngoài đạt trình độ sản xuất tiên tiến như thiết bị lọc, dán nhãn, rửa chai tự động của Đức; thiết bị chiết chai bán tự động; máy nghiền, ngắt cuống, ép của ý... 
6. Rủi ro quản lý
Nền kinh tế xã hội tăng trưởng nhanh cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ trên toàn thế giới cũng như tại Việt Nam đã đặt mỗi doanh nghiệp trước những thách thức không thể lường trước như: biến động thị trường, thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, sự xuất hiện của những sản phẩm mới, những đối thủ cạnh tranh mới, hay sự thay đổi của hệ thống pháp lý, ... Để đảm bảo sự phát triển lâu dài và ổn định của Thăng Long, Công ty cần phải có một đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên tác nghiệp năng động, được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng quản lý để đưa Công ty vượt qua các trở ngại, thích ứng nhanh với mọi sự biến động của nền kinh tế.  

VII. phụ lục

1. Phụ lục I: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

2. Phụ lục II: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về đăng ký giao dịch cổ phiếu

3. Phụ lục III: Báo cáo kiểm toán năm 2004

4. Phụ lục IV: Công văn giải trình của Công ty Cổ phần Thăng Long về khoản mục ngoại trừ trong Báo cáo kiểm toán năm 2004

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2005

Công ty Cổ phần Thăng Long


Chủ tịch Hội đồng quản trị
Giám đốc
               Vũ Thanh Sơn
Mai Khuê Anh 

Trưởng Ban kiểm soát
quyền trưởng phòng kế toán

Tô Thanh Huyền
Trần Hoàng Liên
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Chart12

		Thăng Long

		Gia Lâm

		Hữu Nghị

		Hà Nội

		Thanh Ba



Doanh thu

439.5

3.76

46.07

18.76

2.98



DATA

		

		Thăng Long				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		Tổng

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		48.8		50.2		48.0		51.5		52.2		56.0		55.6		62.5		14.7		439.5

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		4,550		4,680		4,470		4,800		5,010		5,110		5,184		5,825		1,000		40,629.0

		Gia Lâm

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		0.5		0.78		0.97		0.98		0.33		0.2		0		0		0		3.8

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		50		78		97		98		32.5		20		0		0		0		375.5

		Hữu Nghị

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		3.3		4.4		5.3		5.4		7.1		8.6		4.2		3.57		4.2		46.1

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		320		420		510		520		678		820		400		340		400		4,408.0

		Hà Nội

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		1.44		1.62		1.8		2.5		2.6		2.7		2.5		1.8		1.8		18.8

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		40		45		50		70		73		75		70		50		50		523.0

		Thanh Ba

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		0.15		0.2		0.22		0.29		0.35		0.4		0.42		0.45		0.5		3.0

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		15		20		22		29		35		40		42		45		50		298.0

		Tổng cộng doanh thu		511.1

		Tổng cộng sản lượng		46,233.5

		Thị phần toàn thị trường giai đoạn 1996-2000

				Thăng Long		Gia Lâm		Hữu Nghị		Hà Nội		Thanh Ba

		Doanh thu		439.5		3.8		46.1		18.8		3.0

				Thăng Long		Gia Lâm		Hữu Nghị		Hà Nội		Thanh Ba

		Sản lượng		40,629.0		375.5		4,408.0		523.0		298.0
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Chart13

		Thăng Long

		Gia Lâm

		Hữu Nghị

		Hà Nội

		Thanh Ba



Sản lượng

Sản lượngtiêu thụ

40629

375.5

4408

523

298



DATA

		

		Thăng Long				1996		1997		1998		1999		2000		2001		2002		2003		2004		Tổng

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		48.8		50.2		48.0		51.5		52.2		56.0		55.6		62.5		14.7		439.5

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		4,550		4,680		4,470		4,800		5,010		5,110		5,184		5,825		1,000		40,629.0

		Gia Lâm

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		0.5		0.78		0.97		0.98		0.33		0.2		0		0		0		3.8

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		50		78		97		98		32.5		20		0		0		0		375.5

		Hữu Nghị

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		3.3		4.4		5.3		5.4		7.1		8.6		4.2		3.57		4.2		46.1

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		320		420		510		520		678		820		400		340		400		4,408.0

		Hà Nội

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		1.44		1.62		1.8		2.5		2.6		2.7		2.5		1.8		1.8		18.8

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		40		45		50		70		73		75		70		50		50		523.0

		Thanh Ba

		Doanh thu		Tỷ đồng/năm		0.15		0.2		0.22		0.29		0.35		0.4		0.42		0.45		0.5		3.0

		Sản lượng tiêu thụ		Nghìn lít/năm		15		20		22		29		35		40		42		45		50		298.0

		Tổng cộng doanh thu		511.1

		Tổng cộng sản lượng		46,233.5

		Thị phần toàn thị trường giai đoạn 1996-2000

				Thăng Long		Gia Lâm		Hữu Nghị		Hà Nội		Thanh Ba

		Doanh thu		439.5		3.8		46.1		18.8		3.0

				Thăng Long		Gia Lâm		Hữu Nghị		Hà Nội		Thanh Ba

		Sản lượng		40,629.0		375.5		4,408.0		523.0		298.0
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